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TÓM TẮT Để góp phần đánh giá biến động chất lượng môi trường khu vực giữa Viện 

Hải Dương Học và Cảng Nha Trang, nhóm Kiểm định độc tố (Toxicity 
Testing) thuộc phòng Sinh thái & Môi trường đã sử dụng kỹ thuật kiểm định 
độc tố trầm tích làm phương pháp tiếp cận. Chất kiểm định là nước chiết 
trầm tích thu ở 2 điểm trong khu vực nghiên cứu và đem kiểm định ảnh 
hưởng lên 2 loài sinh vật biển: Cầu Gai Đen (Dianema setosum) và tảo đơn 
bào (Chaetoceros sp.). Kết quả 2 đợt kiểm định cách nhau 1 năm cho thấy 
chất lượng môi trường có chiều hướng kém đi, không thuận lợi cho quá trình 
phát triển sinh khối của tảo và hình thành ấu trùng của cầu gai đen. Nó gây 
ức chế khả năng tăng sinh khối của tảo Chaetoceros (làm giảm khoảng 30% 
số lượng so với đối chứng) và làm giảm khoảng 10% khả năng hình thành ấu 
trùng của cầu gai đen. 
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ABSTRACT To assess probable change of sediment quality near the harbor in Nha Trang 

Bay, group of toxicity testing has carried out sediment toxicity test as 
approaching technique. The test was done by using core-water of collected 
sediment as testing substance to estimate its effect on black sea urchin's 
larval development and biomass of Chaetoceros sp. After a year repeating the 
test, the obtained results showed that quality of sediment in investigated 
area seemed to be worse, it caused disadvantage to the growth of both 
Chaetoceros and black sea urchin's larvae. It caused inhibition to biomass 
development of Chaetoceros (about >30% in comparison with the control) and 
reduced development of larvae stage of sea urchin embryo (about 10% less 
after a year).  
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I. MỞ ĐẦU  
 
Giới thiệu chung về độc tố học 
trầm tích (Sediment Toxicity): 

Trầm tích là tầng môi trường 
chứa đựng tập hợp các chất lắng đọng 
từ các tầng nước ở trên nó. Kết quả của 
những nghiên cứu môi trường từ nhiều 
chục năm qua đã cho biết khá đầy đủ 
về thành phần gây ô nhiễm. Đó là gồm 
các chất dinh duỡng khác nhau, các 
kim loại nặng và á kim, các hợp chất 
hữu cơ, các cơ chất tiêu hao oxi… có 
nguồn gốc từ các hệ thống sông ngòi, 
cửa sông và biển. Một số chất gây ô 
nhiễm là kết quả của quá trình tự 
nhiên, nhưng phần chính yếu là do các 
hoạt động của con người gây nên. Các 
chất gây ô nhiễm được chuyển tải vào 
hệ sinh thái vực nước bằng nhiều con 
đường khác nhau: nước thải công 
nghiệp, chuyển tải giữa sông hồ và đại 
dương, các nguồn không rõ xuất xứ, sự 
lắng đọng trong không khí, sự cố đổ 
tràn các chất gây ô nhiễm… Đăïc biệt 
tầng trầm tích là nơi đón nhận các 
chất hữu cơ độc hại có khả năng hấp 
thụ vào các chất lơ lửng sau đó tích tụ 
trên bề mặt trầm tích. Tuy có vẻ như 
hoạt tính của chúng ít ảnh hưởng trực 
tiếp đến sinh vật cư trú, nhưng thực 
chất lại có khả năng làm cho các sinh 
vật này bị tồn tại trong môi trường độc 
hại lâu dài, tạo nên những hiệu ứng 
độc hại ở các mức độ khác nhau. Hơn 
thế nữa, trong hoàn cảnh như vậy các 
sinh vật này lại ngẫu nhiên tích tụ 
chất độc trong cơ thể của mình với quá 
trình tích lũy sinh học 
(bioaccumulation) có thể sẽ ảnh hưởng 
đến cấu trúc và chức năng của quần xã 
sinh vật đáy, biến đổi số lượng và đa 
dạng sinh học trong khu hệ, tác động 
đến các sinh vật bậc cao hơn như cá, 
thậm chí còn ảnh hưởng đến những 

sinh vật trên đất liền kể cả con người, 
thông qua chuỗi thức ăn …   

Trong những năm gần đây, các 
hoạt động nghiên cứu và kiểm soát các 
chất nhiễm bẩn nền trầm tích được 
tăng cường mạnh mẽ. Cách tiếp cận 
hiệu quả hiện nay sẽ là những phương 
pháp đánh giá chất lượng tầng trầm 
tích và mốâi quan hệ của nó trong tương 
tác với hệ sinh thái. Rõ ràng là việc 
đánh giá chất lượng tầng trầm tích chỉ 
thực hiện được khi sử dụng những 
phương pháp tập hợp phân tích được 
những hợp phần lý, hóa và sinh học 
trong hệ sinh thái. Chính vì lẽ đó, 
đánh giá mức độ độc hại của trầm tích, 
mà chú trọng là hợp phần sinh học và 
tương quan của chúng với các nhân tố 
lý, hóa học trong khu hệ đang được ứng 
dụng kết hợp với kỹ thuật độc tố học 
trầm tích (sediment toxicology).  

Kiểm định độc tố học trầm tích 
(sediment toxicity testing) được thực 
hiện thông qua những phương pháp 
kiểm định khác nhau ở các mức độ 
khác nhau: quần thể, cá thể, mô, tế 
bào…với các tiêu chuẩn đánh giá như độ 
độc cấp tính (acute) hay mãn tính 
(chronic) biểu hiện ở mức độ cá thể 
thông qua đặc điểm tập tính sinh học 
của chúng. Hoặc, được đánh giá thông 
qua việc xác định khả năng tích lũy 
độc tố (bioaccumulation) trong mô của 
sinh vật kiểm định sống trong trầm 
tích theo một thời lượng nhất định (dao 
động từ 7 - 28 ngày, tùy theo đối tượng 
và nhu cầu đánh giá). Một trong những 
phương pháp kiểm định độc tố trầm 
tích cho kết quả nhanh thời gian kiểm 
định kéo dài từ 24 đến 48h và tương 
đối đơn giản là việc sử dụng nước chiết 
trong trầm tích làm môi trường kiểm 
định và tảo đơn bào, trứng của loài 2 
mảnh vỏ hoặc da gai làm sinh vật 
kiểm định. 
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II. MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

1. Mẫu  

Trầm tích được thu bằng cuốc thu 
mẫu tại 2 điểm xác định trên sơ đồ thu 
mẫu (Hình 1), trạm C nằm gần cảng, 
được xem là dễ bị ảnh hưởng bởi các 

hoạt động của cảng; trạm D nằm phía 
Viện Hải Dương Học. Khối lượng mẫu 
trầm tích là khoảng 1kg và được cất 
giữ trong chai thủy tinh đựng mẫu có 
dung tích 1 lít. Mẫu được đưa vào kiểm 
định sau khi thu mẫu 1 ngày. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Phương pháp 

- Sử dụng phương pháp kiểm định 
độc tố trong trầm tích được mô tả 
trong:  
 Hướng dẫn bố trí thí nghiệm 

kiểm định sinh học với  trầm tích khu 
vực Puget Sound - Seattle (1995);  
 Sách thường niên các phương 

pháp chuẩn của ASTM (1997).  
 Tảo được đưa vào kiểm định với 

thời gian theo dõi là 96 giờ. Cầu gai 
được kiểm định ở giai đoạn thụ tinh - 
tiến hành trong 1h, và giai đoạn hình 

thành ấu trùng - tiến hành trong 48h. 
Môi trường kiểm định là nước chiết 
trầm tích (NCTT): hòa một lượng trầm 
tích nhất định trong nước biển lọc, để 
lắng sau 4 giờ, lấy phần dịch ở trên 
làm dung dịch kiểm định. Sau đó kiểm 
tra tổng số tảo bằng buồng đếm hồng 
cầu và kiểm tra tổng số trứng thụ tinh 
và ấu trùng hình thành trong buồng 
đếm tế bào. 
 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Kiểm định trên tảo đơn bào 

V
ÒN

H
 N

H
A

 T
RA

N
G

(BÃI CONTAINER)

D

2.5

2.0

0.5
1.0

1.5

3.
0

0.0

C



BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH KHU VỰC NGHIÊN CỨU
Tỷ lệ: 1/500

0 0.015 0.03
KÝ HIỆU :

1.0

1.
5

+2
.0

+1
.5

+1
.0

0.
0

+0
.5 2.

0


Kilometers

0.5

CẢNG NHA TRANG

Mức 0.0 triều

Mức trên 0.0 triều

Mức triều cao nhất

Đường đẳng sâu

Đường bờ

1.0

 +2.0

0.0

 

  

 

Hình 1: Bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu 
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Mật độ tảo đơn bào ban đầu 1 
x104 tế bào/lít, đưa vào kiểm định 
trong bình tam giác 250ml có chứa 
100ml mẫu chất kiểm định - nước chiết 
trầm tích của mẫu C và D như đã mô 
tả ở trên. Thời gian thực hiện là 96h. 
Các lô mẫu được đặt trong cùng một 
điều kiện về độ chiếu sáng và nhiệt độ. 
Mật độ trung bình của tảo xác định sau 
96h nuôi cấy được thống kê trong các 
bảng dưới đây.  

Bảng 1 thống kê mật độ trung 
bình lượng tảo đếm được trong từng 
nồng độ chất bicromat kali (K2Cr2O7) - 
chất được dùng làm dung dịch độc tố đối 
chứng (reference toxicant) của phòng thí 
nghiệm. Từ giá trị Icp 25% và 50% qua 
các đợt kiểm định trong 2 năm có dao 
động không lớn (Icp 25%: 2,9 – 3,2 và 
Icp 50%: 5,7 – 6,7), cho phép xác định 
được là loài tảo được sử dụng làm kiểm 
định có chất lượng ổn định, bảo đảm 
cho việc kiểm định và so sánh giữa các 
lô kiểm định với nhau (Hình 2).  

 
Bảng 1: Mật độ tảo Chaetoceros sau 96h 

nuôi trong dung dịch K2Cr2O7 

 

 K2Cr2O7 Năm 1999 Năm 2000 
 (mg/l) (teá baøo/ml) 
 0 229,3 249,4 
 6,25 104,5 127,3 
 12,5 59,3 91,3 
 25,0 36,8 38,0 
 50,0 9,0 18,0 
 100,0 2,8 1,7 
 Giá trị ICp mg K2Cr2O7/l 
 25% 2,9 3,2 
 50% 5,7 6,7 
 

*Icp: nồng độ ức chế % phát triển sinh 
khối tảo (Inhibition concentration 

percentage) 
 
 Có thể nhận thấy trong môi trường 
NCTT sinh khối tảo phát triển sau 96h 
thấp hơn nhiều so với lô đối chứng - tảo 

nuôi trong NCTT từ mẫu C chỉ đạt 58,3% 
(năm 1999) và 56,8% (năm 2000) so với 
lô đối chứng và tương tự ở mẫu D – 
51,3% và 72,0%. Đi vào chi tiết có thể 
thấy là tỷ lệ tăng sinh khối tảo nuôi trong 
NCTT của mẫu C không có thay đổi gì 
đáng kể sau 1 năm kiểm tra lại, cũng có 
thể nói là chất lượng trầm tích ở điểm C 
này không có dấu hiệu cải thiện, vẫn gây 
ảnh hưởng làm kìm hãm phát triển tăng 
sinh khối tảo (sinh khối chỉ đạt > 56% so 
với mẫu đối chứng). Kết quả kiểm định 
chất lượng trầm tích ở điểm D có khả 
quan hơn: từ tỷ lệ tăng sinh khối chỉ đạt 
51,3% so với đối chứng ở năm 1999 đã 
đạt được 72,0% vào cùng kỳ năm 2000. 
Có lẽ có sự biến đổi về thành phần dinh 
dưỡng theo chiều hướng thuận lợi kích 
thích sự phát triển của tảo tại điểm D 
này. 
 

 
Hình 2: Thí nghiệm kiểm định độc tố trầm 

tích lên sinh khối tảo đơn bào 
 

Bảng 2: Mật độ tảo Chaetoceros sau 96h 
nuôi trong nước chiết trầm tích 

 

Tên mẫu 1999 2000 
 TS 

taûo/ml 
Tỷ lệ 

% 
TS 

taûo/ml 
Tỷ lệ 

% 
Lô đối 
chứng 

229,25 100,0 249,4 100,0 

C 133,9 58,3 141,6 56,8 
D 117,5 51,3 179,6 72,0 

 

Xem xét các kết quả đánh giá 
chất lượng nước sau 2 năm theo dõi - 
thông qua việc xác định tỷ lệ % hàm 
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lượng cacbon, nitơ và photpho tổng số 
và mật độ một số nhóm vi khuẩn - 
trong khu vực nghiên cứu cho thấy: 
hàm lượng các hợp chất hữu cơ, đặc 
biệt là các hợp chất chứa nitơ và 
cacbon tăng đáng kể ở tầng trầm tích 
3-5mm (Bảng 3). % tổng nitơ hữu cơ 
tăng khoảng 23 lần (1,13 và 1,05% ở 
năm 2000 so với 0,05% ở năm 1999), 
tương tự, tổng cacbon hữu cơ gấp 
khoảng 14 lần (2,98 và 2,49% so với 
0,21 và 0,18%). Thêm vào đó, mật độ 
vi khuẩn hiếu khí và các vi khuẩn 
coliform, fecal coliform cũng đều cao 
trong trầm tích, tuy mật độ các nhóm 
này trong tầng nước có xu thế giảm rõ 
rệt (Bảng 4). Có thể nhận xét rằng, 
việc nỗ lực cải thiện chất lượng nước 
còn phụ thuộc nhiều vào tác động dòng 
vận chuyển các chất thải sinh hoạt ở 
các khu vực dân cư lân cận. Sự tích tụ 
lắng đọng các hợp chất hữu cơ, kể cả 
các vi sinh vật gây hại, kích thích hoạt 
động khoáng hóa của các vi sinh vật 
trong khu vực và kết quả là cung cấp 
lượng dinh dưỡng cho sự tăng sinh khối 
tảo nhưng mặt khác lại tác động xấu đi 
tới sinh trưởng của cầu gai - như là đại 
diện cho động vật bậc thấp không 
xương sống - như các kết quả tiếp sau 
đây chúng tôi sẽ đề cập tới. 

2. Kiểm định độc tố ảnh hưởng quá 
trình thụ tinh của cầu gai 

Trứng và tinh trùng cầu gai đen 
được đưa vào nuôi trong NCTT để kiểm 
định khả năng thụ tinh của chúng. 

Kiểm định khả năng thụ tinh của 
trứng cầu gai trong môi trường NCTT 
được biểu hiện thông qua tỷ lệ % tế 
bào thụ tinh trên bảng 3. Ảnh hưởng 
của môi trường NCTT không có sự 
khác biệt rõ rệt so với lô đối chứng. 
Các lô  
kiểm định đều đạt tỷ lệ thụ tinh trên 
85%, nằm trong giới hạn tỷ lệ hao hụt 

cho phép ( 50% tỷ lệ thụ tinh trung 
bình trong lô đối chứng - ACCPMS-II, 
1995). 

3. Kiểm định độc tố ảnh hưởng quá 
trình hình thành ấu trùng của cầu 
gai 

Cũng như với tảo, kiểm định sự 
hình thành ấu trùng cầu gai cũng được 
kiểm định đồng thời trong dung dịch 
K2Cr2O7. Giá trị LC50 trên bảng thống 
kê (Bảng 6) cho thấy chất lượng ấu 
trùng phù hợp cho kiểm định, LC50 
trung bình trong năm 1999 là 0,64 và 
trong năm 2000 là >1,0 mg K2Cr2O7/l. 

Kết quả của đợt kiểm định năm 
1999 cho thấy rằng tỷ lệ ấu trùng hình 
thành bình thường ở các lô nuôi trong 
mẫu kiểm tra và lô đối chứng dường 
như không có khác biệt, đều đạt trên 
95%. Tuy nhiên trên thực tế tỷ lệ phôi 
chết (mortality) và chết tổng số 
(combined mortality) cho thấy khác 
biệt rất rõ, NCTT từ các mẫu kiểm tra 
tác động rõ rệt tới tỷ lệ hình thành ấu 
trùng, gây tử vong ngay khi phôi được 
tiếp xúc với môi trường NCTT. Mức độ 
gây tử vong ở NCTT mẫu C cao hơn so 
với mẫu D – 25,8 và 26,5% so với 15,4 
và 15,8% (Bảng 7). Kết quả kiểm định 
trong năm 2000 lại có xu thế hơi khác. 
Nhìn chung chất lượng NCTT ở cả 2 
mẫu đã kiểm tra trước 1 năm lại có 
chiều hướng xấu đi, làm giảm tỷ lệ 
hình thành ấu trùng từ 26,5% năm 
1999 lên đến 35,6% ở năm 2000 đối với 
mẫu C và tương tự từ 15,8% năm 1999 
lên 26,0% năm 2000 đối với mẫu D. Đi 
sâu phân tích các kết quả năm 2000, 
chúng ta lại thấy thêm một điều nữa là 
NCTT không gây tử vong ngay khi 
phôi được tiếp xúc: lượng phôi chết ở 
mẫu C – 2,2% và ở mẫu 0,4% so với lô 
đối chứng lên tới 5,0%. Theo kết quả 
kiểm định (Bảng 7), NCTTø lại tác động 
lên quá trình hình thành ấu trùng, làm 
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cho phôi không chuyển thành ấu trùng 
một cách bình thường - tỷ lệ ấu trùng 
dị thường ở lô mẫu C là 34,1% và mẫu 

D là 25,5% so với lô đối chứng chỉ có 
1,4% (Hình 3). 

 

Bảng 3: Hàm lượng cacbon, nitơ và photpho hữu cơ trong trầm tích 
 

 Trạm tầng %TOC %TON %TOP 
   1999 2000 1999 2000 1999 2000 
 C 3-5mm 0,21 2,98 0,05 1,13 0,03 0,76 
  20-30mm 0,16 3,38 0,04 0,96 0,03 0,61 
 D 3-5mm 0,18 2,49 0,05 1,05 0,03 0,68 

  20-30mm 0,13 3,47 0,04 0,87 0,02 0,52 
 

TOC, TON, TOP: tổng cacbon, nitơ và photpho hữu cơ 
 

Bảng 4: Mật độ các nhóm vi khuẩn trong nước và trầm tích 
 
 Trạm  Tầng Coliform Fecal Coliform Hiếu khí  
 Năm  Trong nước 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
 A tb/ml mặt 15,0. 103 1,2.102 8,0.102 10,0 3,60. 103 3,1.102 

 B  mặt 15,0. 103 0,4.102 22,0.102 11,7 3,80. 103 1,7.102 

 B  đáy 12,0. 103 0,3.102 8,0.102 5,3 2,10. 103 2,6.102 

 C  mặt - 0,3.102 - 25,3 - 1,5.102 

 D  mặt - 0,7.102 - 11,0 - 1,2.102 

   Trong trầm tích       
 A tb/g t.tích 4,4. 103 2,0.102 0,2.102 0 34,0 4,0. 103 

 B  t.tích 1,2. 103 0,3.102 0,4.102 10,9 2,0 2,7. 103 

 C  t.tích - 1,3.102 - 31,9 - 3,5. 103 

 D  t.tích - 0,7.102 - 15,2 - 3,5. 103 

 
 

Bảng 5: Tỷ lệ thụ tinh của trứng Cầu Gai (Diadema setosum) trong NCTT 
 

Đợt  kiểm định năm 1999 
Tên mẫu Lô 1 Lô 2 Lô 3 

  TT %  TT %  TT % 
Đối chứng 271,8 268,0 98,6 335,2 331,4 98,9 291,2 287,0 98,4 
Mẫu C 250,6 240,8 96,1 141,0 135,0 95,8 167,0 162,8 97,5 
Mẫu D 228,4 220,2 96,5 171,8 166,6 96,9 187,0 182,6 97,7 

Đợt  kiểm định năm 2000 
Tên mẫu Lô 1 Lô 2 Lô 3 

  TT %  TT %  TT % 
Đối chứng 110,2 97,4 88,4 91 89,4 98,2 102,4 99,8 97,0 
Mẫu C 104,2 92,2 88,5 93,6 91,4 97,6 100,0 96,0 97,5 
Mẫu D 103,6 96,0 92,6 99,0 95,8 97,0 101,8 98,2 96,5 

 
: tổng số trứng kiểm định; TT: tổng số trứng thụ tinh 
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Hình 3: Thí nghiệm kiểm định độc tố lên ấu trùng Cầu Gai đen 
 

Bảng 6: Tỷ lệ tử vong của ấu trùng Cầu Gai ở các nồng độ K2Cr2O7 kiểm định 
 

K2Cr2O7  1999   K2Cr2O7  2000   
(mg/L) Lô 1 Lô 2 Lô 3 TB (mg/L) Lô 1 Lô 2 Lô 3 TB 

0,00 19,4 15,4 18,0 17,6 0,0 1,3 0,7 2,4 1,5 
0,10 15,0 21,0 33,0 23,0 0,10 3,2 2,2 5,5 3,6 
1,00 20,0 90,0 64,7 58,2 0,18 5,8 3,7 9,4 6,3 
1,80 80,0 94,0 78,3 84,1 0,32 9,3 5,4 15,3 10,0 
3,20 100,0 100,0 99,0 99,7 0,56 16,6 12,4 24,7 17,9 
5,60 100,0 100,0 100,0 100,0 1,00 31,6 24,7 38,4 31,6 
LC50 1,22 0,26 0,45 0,64  >1,0 >1,0 >1,0 >1,0 

 
Bảng 7: Kiểm định ảnh hưởng của nước chiết trầm tích lên  

quá trình phát triển ấu trùng của Cầu Gai 
 

 Tỷ lệ % 
Tên  Năm 1999 Năm 2000 
mẫu  Ấu trùng Ấu trùng Phôi  Phôi chết Ấu trùng Ấu trùng Phôi  Chết  

  dị thường bình thường chết tổng số dị thường bình thường chết tổng số 

 lô 1 0,45 99,55 4,80 5,23 2,2 97,9 5,7 9,7 
Đối  lô 2 2,0 98,0 12,6 14,3 1,3 98,5 4,1 3,9 

chứng lô 3 - - - - 0,7 99,1 5,3 6,1 
 TB 1,2 98,8 8,7 9,7 1,4 98,5 5,0 6,5 

Mẫu C lô 1 1,3 98,7 36,8 37,6 42,0 58,0 2,9 43,7 
 lô 2 1,0 99,0 14,7 15,5 32,8 67,2 -1,0 32,1 
 lô 3 - - - - 27,5 72,5 4,6 30,9 
 TB 1,1 98,9 25,8 26,5 34,1 65,9 2,2 35,6 

Mẫu D lô 1 0,4 99,8 8,8 9,1 34,0 66,4 -1,5 34,4 
 lô 2 0,6 99,6 21,9 22,4 27,4 73,2 1,2 27,1 
 lô 3 - - - - 15,2 85,0 1,5 16,5 
 TB 0,5 99,7 15,4 15,8 25,5 74,8 0,4 26,0 
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IV. NHẬN XÉT CHUNG 
 
Chất lượng trầm tích ở 2 điểm 

thu mẫu có biểu hiện không thuận lợi 
cho sự phát triển của tảo đơn bào cũng 
như sự phát triển ấu trùng cầu gai đen. 
Chúng gây ức chế khoảng từ 30 đến 
50% phát triển sinh khối bình thường 
của tảo. Đối với quá trình hình thành 
ấu trùng cầu gai, chất lượng trầm tích 
ở đây cũng có tác động ức chế rõ rệt, 
làm giảm đáng kể tỷ lệ phát triển của 
chúng. Hơn nữa, chất lượng trầm tích 
có xu thế kém đi sau một năm theo dõi, 
như đã phân tích ở trên. Để xác định 
cụ thể những yếu tố nào có hiệu ứng 
sinh học (bioavailability), gây ảnh 
hưởng đến các sinh vật cư trú cần có 
những kết quả phân tích sâu hơn về 
mặt hóa học cũng như theo dõi biến 
động quần xã sinh vật đáy ở khu vực 
nghiên cứu. Những kết quả này kết 
hợp với việc xác định chất lượng trầm 
tích bằng con đường hóa học sẽ đóng 
góp cho chúng ta nhìn thấy một cách 
tổng hợp toàn cảnh chất lượng môi 
trường để có đánh giá sát thực.  
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